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Buổi chiều:

Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP (3A)

Trang trí lớp học thân thiện chào mừng 20/11
I. Mục tiêu:

- Tổ chức cho hs thực hành thi khéo tay làm đồ chơi trang trí lớp học thân thiện.

- Rèn khả năng khéo léo của HS.
- Yêu thích lao động, làm đồ chơi
II- Đồ dùng: Giấy màu, 1 số mẫu đồ chơi bằng giấy.

III. Hoạt động dạy học:

1. ổn định tổ chức.

2. Các hoạt động dạy học.

	* Hoạt động 1: (5-6’) 

+ Em biết làm những loại đồ chơi nào?

+ Cách làm?

+ Đồ chơi đó làm bằng chất liệu gì?
+ Đồ chơi mang lại cho em niềm vui gì?
* Hoạt động 2:  (18-20’): Thực hành làm đồ chơi.
- Gv tổ chức cho hs thực hành theo nhóm, thi xem nhóm nào làm được nhiều đồ chơi đẹp, nhanh là nhóm thắng cuộc.

- GV hướng dẫn HS chưa làm được.

- GV hướng dẫn HS dùng đồ chơi trang trí lớp học.
* Hoạt động 3: Đánh giá kết quả.
- Nhận xét, công bố kết quả.
* Dặn dò: GV nhận xét tiết học, dặn dò hs tiếp tục sưu tầm các đồ chơi.
	- HS nêu các đồ chơi mà mình biết làm.
- Nêu cách làm.

- HS nêu chất liệu của đồ chơi.
- Tác dụng của đồ chơi mang lại cho em niềm vui, yêu lao động...

- Hs thực hành theo nhóm.
- Hs trong nhóm phối hợp nhau cùng làm đồ chơi.

- HS nghe và rút kinh nghiệm.

- Biết trang trí đồ chơi cho đẹp.
- Hs chọn nhóm thắng cuộc.
- HS lấy sản phẩm đã làm trang trí lớp học.

- HS nghe và ghi nhớ.


Tiết 2: KĨ NĂNG SỐNG (3A)

< Do GV KNS soạn và dạy >


Tiết 3: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3A)

Một số hoạt động ở trường (tiếp theo)
I/ MỤC TIÊU:
Sau bài học, HS có khả năng:

- Kể tên được một số hoạt động ở trường ngoài hoạt động học tập trong giờ học.

- Nêu ích lợi của các hoạt động trên.

- Tham gia tích cực các hoạt động ở trường phù hợp với sức khỏe và khả năng của mình.

GDKNS: + Kĩ năng hợp tác: Hợp tác trong nhóm, lớp để chia sẻ, đưa ra các cách giúp đỡ các bạn học kém.
     + Kĩ năng giao tiếp: Bày tỏ suy nghĩ, cảm thông, chia sẻ với người khác.

II/ CHUẨN BỊ: Hình vẽ trang 46, 47 SGK.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Ổn định, tổ chức lớp
	- Hát đầu giờ.

	B. Bài cũ: Một số hoạt động ở trường:

· Kể tên các môn học mà em được học ở trường.
· Cho học sinh nói tên môn học mà mình thích nhất và giải thích vì sao.

· Kể những việc mình đã làm để giúp đỡ các bạn trong học tập. Giáo viên nhận xét.
	- HS kể: Toán, TV, TNXH, Đạo đức, Âm nhạc, Tiếng Anh, 

- HS kể theo trí nhớ.

	C. Bài mới: 
	

	1/. Phần đầu: Khám phá
	

	- Giới thiệu bài: Tiết trước chúng ta đã biết một số môn học ở trường, tiết này, chúng ta sẽ làm quen các hoạt động khác ngoài giờ lên lớp qua bài: Một số hoạt động ở trường tiếp theo.
	- HS lắng nghe.

	2/. Phần hoạt động: Kết nối
	

	a) Hoạt động 1: Quan sát theo cặp.
	

	(Mục tiêu: Biết một số hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh tiểu học. Biết một số điểm cần lưu ý khi tham gia các hoạt động đó. GDKNS: Kĩ năng hợp tác.

	(Cách tiến hành :
	

	- Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm thảo luận 1 bức ảnh trong SGK:

- GV yêu cầu: quan sát và nói về các hoạt động do nhà trường tổ chức ở trong ảnh, giới thiệu và mô tả các hoạt động đó.

- GV phát giấy ghi sẵn nội dung cho các nhóm.

+ Nhóm 1: Nhà trường tổ chức cho học sinh đồng diễn thể dục. Các bạn HS đang cùng nhau tập TD.

+ Nhóm 2: Nhà trường tổ chức cho HS vui chơi đêm trung thu. Các bạn học sinh đang rước đèn ông sao. 

+ Nhóm 3: Nhà trường tổ chức cho học sinh xem văn nghệ. Các bạn học sinh đang hát, múa, biểu diễn văn nghệ cho các bạn trong toàn trường xem.

+ Nhóm 4: nhà trường tổ chức cho học sinh đi thăm viện bảo tàng. Các bạn học sinh đang nghe cô hướng dẫn viên thuyết minh về các hiện vật có trong viện bảo tàng.

+ Nhóm 5 : nhà trường tổ chức cho học sinh đấn thăm gia đình liệt sĩ. Các bạn học sinh đang cùng cô giáo tặng hoa cho bà mẹ liệt sĩ.

+ Nhóm 6 : nhà trường tổ chức cho học sinh chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ. Các bạn học sinh đang lau chùi bát hương, quét dọn, tỉa cành cho các mộ của các liệt sĩ.
	· Học sinh thảo luận nhóm và ghi kết quả ra giấy.  

-HS quan sát, giới thiệu và mô tả các hoạt động của các tranh.



	·  Giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

· Nhận xét 

( Kết luận: hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh tiểu học bao gồm: vui chơi giải trí, văn nghệ, thể thao, làm vệ sinh, trồng cây, tưới cây, giúp gia đình thương binh, liệt sĩ …
	· Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. 

- Các nhóm khác nghe và bổ sung.

	b). Hoạt động 2: Thảo luận theo nhóm 
	

	(Mục tiêu: giới thiệu được các hoạt động của mình ngoài giờ lên lớp ở trường. GDKNS: Kĩ năng giao tiếp.

	(Cách tiến hành :
	

	· Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm đôi để trả lời các câu hỏi của Giáo viên

+ Trường em đã tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp nào?

+ Ích lợi của các hoạt động đó như thế nào? 

+ Em phải làm gì để hoạt động đó đạt kết quả tốt?
	· Học sinh thảo luận nhóm và ghi kết quả vào bảng. 

=> Văn nghệ, thể thao, tưới cây, giúp người tàn tật,…



	· Giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

· Cho lớp nhận xét, bổ sung

( Kết luận: Hoạt động ngoài giờ lên lớp làm cho tinh thần các em vui vẻ, cơ thể khoẻ mạnh, giúp các em nâng cao và mở rộng kiến thức, mở rộng phạm vi giao tiếp, tăng cường tinh thần đồng đội, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người.
	· Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận

· Các nhóm khác nghe và bổ sung

· Lớp nhận xét, bổ sung



	3/. Phần cuối
	

	 * Nhận xét – Dặn dò
	

	- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

	- Chuẩn bị bài : Không chơi các trò chơi nguy hiểm
	- HS thực hiện.



Buổi sáng + chiều:

Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016
< Không có giờ >


Buổi sáng:

Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TOÁN (3C)

Bảng nhân 9
I- Mục tiêu.
- Giúp HS lập bảng nhân 9. Bước đầu thuộc bảng nhân 9 và vận dụng được phép nhân trong giải toán, biết đếm thêm 9.
- Biết áp dụng vào tính toán trong cuộc sống.
II- Đồ dùng: GV+ HS: Các tấm bìa, mỗi tấm  có 9 chấm tròn.
III- Các hoạt động dạy và học.
A. Kiểm tra: (3-5') Đọc thuộc bảng nhân 6, 7, 8- nx
B. Bài mới:
1- Giới thiệu bài. (1')
2- Hướng dẫn lập bảng nhân 9. (7-10')
	- Yêu cầu học sinh lấy 1 tấm bìa có 9 chấm tròn. Hỏi:
+ 9 được lấy mấy lần?

- Yêu cầu học sinh lập phép nhân tương ứng?

- Tương tự học sinh thực hành trên đồ dùng để lập 3 phép nhân  9 x 2 ; 9x 3

- Yêu cầu học sinh nhẩm hoặc thực hiện trên đồ dùng để tìm kết quả của các phép nhân còn lại trong bảng nhân 9.

           3- HD học thuộc lòng bảng nhân 9. (5')

- Giáo viên hướng dẫn học thuộc lòng bảng nhân 9.

* NX về thừa số, tích...

           4- Luyện tập (13-15')

   Bài 1: Tính nhẩm

- Gv gọi từng HS đọc kết quả các phép tính bằng cách dựa vào bảng nhân.
   Bài 2: Tính

* Chốt: Thực hiện các phép tính từ trái sang phải

    Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc nội dung của bài?

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở?

     Bài 4:

- Nhận xét về dãy số.
	- HS trả lời:
=> 1 lần

=> 9 x 1 = 9

=> 9 x 2 = 18

=> 9 x 3 = 27

- Học sinh thực hiện rồi  báo cáo kết quả.

- Học sinh học thuộc bảng nhân 9.

- HS nêu yêu cầu BT.
- HSTB nêu miệng kết quả- NX.

- HS nêu yêu cầu BT

- HS tự làm bài vào vở, sau đó 4 HSTB lên bảng chữa bài.

- Học sinh làm bài, sau đó đọc bài giải, Cả lớp nhận xét.

- học sinh nêu yêu cầu BT, Hs tự làm sau đó 1 HS lên bảng điền.

- HS nêu: Đếm thêm 9, .....,

- Cả lớp đọc dãy số


3. Củng cố- dặn dò: (2-3')
- HS đọc thuộc bảng nhân 9?
- Nhận xét tiết học.
Tiết 2: ĐẠO ĐỨC (3C)

Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (t2)
I- Mục tiêu:
- Hiểu thế nào là tích cực tham gia việc lớp việc trường và vì sao cần phải tích cực tham gia việc lớp, việc trường.
- Tích cực tham gia các công việc của lớp, của trường.
- Biết quý trọng các bạn tích cực làm việc lớp, việc trường.
II- Đồ dùng: Vở bài tập Đạo Đức.
III- Các hoạt động dạy và học:

1. Khởi động: (3-4') HS hát tập thể bài: Em yêu trường em, nhạc và lời của Hoàng Vân.
2. Hoạt động 1: Xử lí tình huống. (15')
	- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận, xử lí 1 tình huống như trong VBT §§ ở BT4.
- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- GV kết luận: 

+ Em nên khuyên Tuấn đừng từ chối.
+ Em nên xung phong giúp các bạn học.
+ Em nên nhắc nhở các bạn không nên làm ồn ảnh hưởng đến lớp bên cạnh.
+ Em có thể nhờ người trong gia đình hoặc bạn bè mang hoa đến lớp hộ em.

          3. Hoạt động 2: (15') Đăng kí tham gia việc lớp, việc trường.
- GV nêu yêu cầu: Các em hãy suy nghĩ và ghi ra giấy nháp những việc lớp việc trưòng mà các em có khả năng tham giavà mong muốn được tham gia.
- GV đề nghị mỗi tổ cử 1 đại diện đọc to các phiếu cho cả lớp cùng nghe. 

- GV sắp xếp thành các nhóm công việc và giao nhiệm vụ cho HS thực hiện theo các nhóm công việc đó.
	- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện từng nhóm lên trình bày (có thể bằng lời, có thể qua đóng vai).
- Lớp nhận xét, góp ý.
- HS nghe và ghi nhớ.
- HS xác định những việc lớp việc trưòng mà các em có khả năng tham giavà mong muốn được tham gia ghi ra giấy nhỏ và bỏ vào 1 chiếc hộp chung của lớp.

- Các nhóm HS cam kết sẽ thực hiện tốt các công việcđược giao trước lớp.




* Kết luận chung: Tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền, vừa là bổn phận của mỗi học sinh.


Tiết 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU (3C)

Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than.

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Nhận biết và sử dụng đúng một số từ thường dùng ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam qua bài tập phân loại từ ngữ và tìm từ cùng nghĩa thay thế từ địa phương.


2. Luyện tập sử dụng đúng các dấu chấm hỏi, dấu chấm than qua bài tập đặt dấu câu thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ 
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ (3-5’)


Tìm những hoạt động so sánh với nhau trong những câu sau:



Lá cờ bay như reo.



Chú voi huơ vòi như chào khán giả.



Gió thổi như hất tung mọi vật trên mặt đất.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài (1-2') Giờ hôm nay các em sẽ được nhận biết, phân loại từ thường dùng ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam và luyện tập về sử dụng các dấu câu.
b. Hướng dẫn làm bài tập (28-30')

Bài 1: (10-12') - Phân loại các từ thường dùng ở miền Bắc, miền Nam.

- GV: Các từ trong mỗi cặp từ đều có nghĩa giống nhau.

- GV hướng dẫn mẫu: 



Nơi các em đang ở là miền nào? (Miền Bắc)



Ở miền Bắc, người đàn ông sinh ra mình gọi là gì? (…là bố)



Trong miền Nam, người đàn ông sinh ra mình sẽ gọi là gì? (…là ba)


- HS làm bài vào vở- đổi vở để KT.
- HS nêu kết quả - cả lớp nhận xét, GVchốt đáp án đúng, ghi bảng.
- GV chốt: Từ ngữ Tiếng Việt rất phong phú. Cùng một sự vật, một đối tượng mà mỗi miền có thể có những cách gọi khác nhau.

Bài 2 (8-10') - …Tìm các từ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với các từ in đậm.

- 1 HS đọc to những từ in đậm và từ cùng nghĩa với những từ đó.


- HD mẫu: 



“Tàu bay hắn bắn sớm trưa”. Em hiểu “hắn” là chỉ cái gì? (tàu bay)



Từ nào trong ngoặc đơn cùng nghĩa với từ “hắn”? (từ “nó”)


- HS trao đổi theo nhóm(3’) - ghi kết quả ra nháp.

- Hướng dẫn đọc kết quả trước lớp => GV nhận xét , chốt kết quả đúng.


- HS đọc lại các cặp từ cùng nghĩa

- 1 HS đọc lại đoạn thơ sau khi đã thay thế từ.


- GV chốt: Bằng cách sử dụng những từ địa phương ở quê hương mẹ Suốt, tác giả đã làm cho bài thơ hay hơn vì nó thể hiện được đúng lời của bà mẹ ở quê hương Quảng Bình.

Bài 3 (7-8') - Điền dấu chấm than, dấu chấm hỏi vào mỗi ô trống?


- HD: Em đã được học những dấu câu nào? Đọc kĩ những câu văn cần điền dấu câu và chọn dấu câu cần điền cho thích hợp.


- HS đọc thầm và làm SGK – một HS chữa bài trên bảng phụ.

- GV chấm chữa.
Chốt: + Khi nào dùng dấu chấm hỏi? (…khi viết cuối câu hỏi)

+ Khi nào dùng dấu chấm than? (…khi viết cuối câu cần thể hiện cảm xúc của nhân vật)



+ HD đọc câu có dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
- 1 HS đọc đoạn văn.
3. Củng cố, dặn dò (1-2')


- Qua bài hôm nay ta thấy từ Tiếng Việt rất phong phú. Cùng một sự vật, một đối tượng mà mỗi miền có thể có những cách gọi khác nhau. Các em cần sưu tầm thêm các từ của mỗi miền để mở rộng vốn từ của mình và khi gặp những câu văn, câu thơ có từ địa phương các em sẽ hiểu rõ hơn về nội dung của nó. Đồng thời các em nắm chắc các dấu câu đã học để sử dụng đúng khi viết câu.


- Nhận xét giờ học.


Tiết 4: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (3C)

Một số hoạt động ở trường

(tiếp theo)
< Soạn dạy như tiết 3 lớp 3A chiều thứ 2 ngày 14/11/2016>


Buổi chiều:

Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TẬP ĐỌC (2A)

Quà của bố
I. Mục tiêu:

- HS đọc đúng các từ khó: lần nào, lao xao, thao láo,…
- HS đọc nghỉ hơi đúng sau dấu câu, giữa các cụm từ.
- HS hiểu các từ mới (chú giải) trong bài.

- HS hiểu nội dung bài đọc: Tình yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho con.
- GD HS tình yêu thương đối với cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	A. Kiểm tra bài cũ :

- GV gọi HS lên bảng đọc bài.

- GV nhận xét.
B. Dạy học bài mới: 

1. Giới thiệu bài – ghi bảng:

2. Luyện đọc: 

a) GV đọc mẫu. 

b) Luyện đọc từ khó, dễ lẫn:

- GV cho HS đọc nối tiếp, phát hiện từ HS đọc còn nhầm lẫn, đọc sai GV ghi bảng cho HS luyện đọc cá nhân, đồng thanh.

- GV cho HS luyện đọc, uốn sửa cho HS.

c) Hướng dẫn ngắt giọng: 

- GV treo bảng phụ lên bảng.

- GV đọc câu văn mẫu:

- Cho HS phát hiện cách đọc.

- GV cho HS luyện đọc, uốn sửa cho HS .

+ Nêu nghĩa của các từ : thúng câu, cá sộp. …?

- GV giảng giải nghĩa từ cho HS.

d) Đọc từng đoạn trong nhóm: 

- GV chia nhóm cho HS đọc bài 

e) Thi đọc giữa các nhóm:
- GV tổ chức cho HS thi đọc, nhận xét bình chọn cá nhân, nhóm đọc hay

g) Cả lớp đọc đồng thanh một đoạn:
3. Tìm hiểu bài : 

+ Bố đi đâu về, các con thường có quà?
+ Quà của bố đi câu về có những gì?

+ Vì sao có thể gọi là: thế giới dưới nước?

+ Các món quà dưới nước có đặc điểm gì?

+ Quà của bố đi cắt tóc về có những gì?

+ Em hiểu thế nào "một thế giới mặt đất"?

+ Những món quà đó có gì hấp dẫn?

+ Những từ nào, câu nào cho thấy các con rất thích những món quà của bố?

+ Theo em vì sao các con lại cảm thấy “giàu quá” trước quà của bố?

* GV kết luận : Quà là tình thương yêu của bố đối với các con…

* Liên hệ thực tế: Em thường được nhận quà của những ai? Đó là những món quà gì? Em có yêu thích những món quà đó không? 

III-  Củng cố dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học.

- Qua bài tập đọc con hiểu được điều gì ? 

- Dặn dò HS về nhà sưu tầm và tìm đọc tập truyện: “Tuổi thơ im lặng” của Duy Khán.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi bài: Bông hoa Niềm Vui.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS nghe.
- HS nối tiếp nhau đọc cho từng câu.

- HS nêu từ còn khó đọc:

+ lần nào, lạo xạo, thao láo, ngó …

- HS luyện đọc .

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS nghe GV đọc, phát hiện cách đọc.

+ Mở thúng câu ra là cả  một thế giới dưới nước://cà cuống,/ niềng niễng đực, / …cái,/bò nhộn nhạo.//

- HS đọc chú giải.
- HS đọc cả đoạn, đọc trong nhóm 

- HS thi đọc giữa các nhóm.

- HS đọc đồng thanh.

=> Bố đi câu, đi cắt tóc.

=> Cà cuống, niềng niễng cái, … đực.

=> Vì đủ các con vật sống dưới nước.
=> Sống động, toé nước…
=> Con xập xành, con dế,…

=> Nhiều con vật sống ở mặt đất.

=> To xù ,mốc thếch, chọi nhau …

=> Hấp dẫn nhất là … Quà của bố làm anh em tôi giàu quá.
=> Thể hiện tình yêu của bố đối với các con… quà mà trẻ con thích…

- HS nghe.

- HS nêu . HS nhận xét bổ sung.

- Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho các con.
- HS nghe dặn dò.



Tiết 2: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (2A)

Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở.
I. Mục tiêu:
- Sau bài học HS có thể: Kể tên những việc cần làm để giữ sạch sân, v​ườn, khu vệ sinh và chuồng gia súc.
- Nêu ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trư​ờng xung quanh nhà ở.
- HS có ý thức thực hiện giữ vệ sinh cá nhân, yêu cầu các thành viên trong gia đình thực hiện giữ vệ sinh môi tr​ường xung quanh nhà ở.
II. Đồ dùng dạy học:
- Hình vẽ trong SGK trang 28, 29.
- Phiếu bài tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	     1. Khởi động: Cho HS chơi trò chơi: Bắt muỗi.

     2. Hoạt động 1: Làm việc với SGK theo cặp.
     - Yêu cầu HS quan sát hình 1,2,3,4,5 (tr28, 29).
     - GV đặt câu hỏi :

     + Mọi ngư​ời trong từng hình đang làm gì để môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ?

     + Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở thì có lợi gì?

     * GV kết luận:

     3. Hoạt động 2: Đóng vai.

     a. Làm việc cả lớp.

     - GV yêu cầu HS suy nghĩ cách đóng vai theo các câu hỏi tình huống gợi ý:

     + ở nhà em đã làm gì để giữ sạch môi trư​ờng xung quanh nhà ở?

     + ở xóm em có tổ chức làm vệ sinh ngõ xóm hàng tuần không?

     + Nói về tình trạng vệ sinh ở đ​ường làng, ngõ xóm nơi em ở?

     * GV kêt luận về thực trạng vệ sinh môi trư​ờng nơi các em sinh sống.

     b. Làm việc theo nhóm.

     - Yêu cầu HS tự nghĩ ra tình huống tập nói với mọi ngư​ời về những điều đã học.

     c. Đóng vai: Yêu cầu các nhóm đóng vai.

     - GV nhận xét chung.
	- HS quan sát SGK- trả lời câu hỏi.

=> Phát quang bụi rậm, cọ rửa, làm vệ sinh, chuồng gia súc.

=> Để đảm bảo sức khoẻ và phòng tránh được nhiều bệnh tật…

- HS suy nghĩ, liên hệ đến việc giữ vệ sinh môi tr​ường xung quanh nhà ở của mình.

- HS phát biểu ý kiến.

- HS phát biểu, HS khác nghe, bổ sung.

- Các nhóm bàn nhau đ​ưa ra tình huống và cử HS nhận vai.

- Các nhóm đóng vai theo các tình huống đã chọn.

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét.




4. Củng cố, tổng kết, liên hệ:

- Nêu ích lợi của việc giữ vệ sinh môi trư​ờng xung quanh nhà ở? 

- GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Nhắc nhở HS tự giác thực hiện giữ vệ sinh môi tr​ường xung quanh.


Tiết 3: TOÁN* => THỦ CÔNG (2A)

Gấp, cắt, dán

biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều
và biển báo cấm đi ngược chiều (t1)

I/ MỤC TIÊU:

- Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.

- Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Đường cắt có thể mấp mô. Biển báo tương đối cân đối. Có thể làm biển báo giao thông có kích thước to hoặc bé hơn kích thước GV hướng dẫn.

- Học sinh có ý thức chấp hành luật lệ giao thông góp phần giảm tai nạn và tiết kiệm nhiên liệu (GDSDTKNL&HQ)
II/ CHUẨN BỊ:

- GV - Mẫu biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. Quy trình gấp, cắt, dán.
- HS  -Giấy thủ công, vở.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra: việc chuẩn bị của HS.
	

	2. Bài mới: 

a) Giới thiệu bài: Gấp cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.
	· HS nêu tên bài.

	b) Hướng dẫn các hoạt động:

· Hoạt động 1: Quan sát nhận xét.

· Hình dáng, kích thước màu sắc của biển báo như thế nào?

· Mặt biển báo hình gì?

· Màu sắc ra sao?

· Chân biển báo hình gì?
	- HS quan sát, trả lời.
=> Hình tròn.

=> Màu đỏ giữa là màu trắng.

=>  Hình chữ nhật.

	· Hoạt động 2: Thực hành gấp cắt, dán .

· Hướng dẫn gấp - kết hợp với quy trình. Vừa gấp, cắt vừa đặt câu hỏi:

· Bước1: Gấp cắt biển báo giao thơng cấm xe đi ngược chiều

+ Gấp cắt hình tròn màu đỏ hình nào? 

+ Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dài và chiều rộng mấy ô ?

+ Hình chữ nhật màu sậm có chiều dài 10 ô rộng 1 ô. Để làm gì? 
	· HS quan sát.
· HS trả lời

=> Hình vuông có cạnh 6 ô.

=> Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dài 4 ô rộng 1 ô.
=> Làm chân biển báo.

	Bước2: Dán biển báo:

+ Hình 1 là bộ phận nào? (chân biển báo).

+ Muốn được hình 2 ta làm gì? (dán hình tròn màu đỏ trên chân biển báo).

+ Cuối cùng ta làm gì? (dán hình chữ nhật màu trắng vào giữa hình tròn H.3)

=> Chú ý: Nên bôi hồ mỏng, đặt hình cân đối, miết nhẹ tay để hình được phẳng.
	- HS trả lời.


	· Hoạt động 3 :

· Thực hành gấp cắt, dán biển báo.

· Theo dõi giúp đỡ.
· Đánh giá sản phẩm.
	· Cả lớp thực hành.

· Trình bày sản phẩm.

· Cả lớp nhận xét, tuyên dương sản phẩm đẹp.

	     3. Nhận xét – Dặn dò:

     Nhận xét chung giờ học
	- HS nghe và ghi nhớ.



Buổi sáng:

Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (4B)

Em tập gõ phím
Bài 13: Tại sao phải gõ 10 ngón? (t1).
I. Mục đích yêu cầu:

Sau khi học xong bài này, các em có khả năng:

- Nhớ lại các hàng phím và các chức năng của các phím đặc biệt.

- Biết tư thế ngồi làm việc, cách đặt tay đúng để có thể gõ 10 ngón.

- Hiểu và nắm được sự cần thiết của kỹ năng học gõ bàn phím bằng 10 ngón.

- Biết được gõ bàn phím bằng 10 ngón thì sẽ gõ nhanh và chính xác hơn. Do đó tiết kiệm được thời gian và công sức.

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ:
- Ổn định lớp.

- Gọi HS nhắc lại các thao tác để vẽ một hình e-lip.

- Nhận xét – ghi điểm.
2. Bài mới: Chúng ta đã làm quen với máy tính đã khá lâu rồi, hôm nay chúng ta hãy ôn lại cách gõ các hàng phím trên bàn phím nhé.
* Các hoạt động:

a. Hoạt động 1: Giới thiệu bàn phím:
 - Gọi HS nhắc lại các hàng phím trên bàn phím.
 - Nhắc lại và nhận xét.

 - GV đặt câu hỏi: 
+ Các em hãy quan sát trên bàn phím và có nhận xét gì về hàng phím cơ sở.

+ Ngoài các hàng phím đó các em cần nhớ các phím đặc biệt và hay dùng đó là phím nào?
+ Phím Shift có tác dụng gì?

+ Chức năng của phím Enter?

+ Chức năng của phím Space bar?
b. Hoạt động 2: Cách đặt tay lên bàn phím: 

Hỏi: Để gõ các phím em phải đặt tay lên hàng phím nào?

- Cho HS quan sát tranh.

* Quy tắc gõ: Lấy hàng cở sở làm chuẩn. Khi gõ các ngón tay có thể rời hàng cơ sở để gõ phím. Sau khi gõ xong đưa các ngón tay về hàng phím này.

Hoạt động 3: Thực hành gõ phím:

- Cho HS khởi động phần mềm Mario để thực hành luyện tập gõ bàn phím:

 + Hàng phím cơ sở.

 + Hàng phím trên + hàng phím cơ sở.

 + Hàng phím dưới.

 + Hàng phím số.
	- HS ổn định lớp.
- Trả lời.

- Nhận xét.

- Lắng nghe.

- HS trả lời câu hỏi: Gồm 5 hàng phím: Hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số, hàng phím cơ sở, hàng phím chứa dấu cách.

- Nhận xét.

- Trả lời câu hỏi.

=> Hàng cở sở có 2 phím có gai là F và J.

=> Phím Shift, phím enter và phím Space bar (phím khoảng cách).

=> Dùng để gõ chữ in hoa và kí hiệu trên của phím.

=> Phím Enter dùng để xuống dòng.

=> Dùng để cách 2 từ.

- Trả lời câu hỏi.

=> Đặt tay lên các phím xuất phát ở hàng cở sở. Hai ngón trỏ đặt lên hai phím có gai, cá ngón còn lại của hai bàn tay thì đặt lên những phím ngay cạnh bên (mỗi ngón trên một phím).

- HS quan sát.

- Chú ý lắng nghe và ghi vở.

- Chú ý lắng nghe + thực hành.




          IV. Củng cố - dặn dò:
          - Nhận xét tiết học.
          - Cố gắng luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón thật tốt để chuẩn bị cho phần học gõ phím sắp tới.


Tiết 2: TIN HỌC (4B)

Em tập gõ phím
Bài 13: Tại sao phải gõ 10 ngón? (t2).
I. Mục đích yêu cầu:

Sau khi học xong bài này, các em có khả năng:

- Nhớ lại các hàng phím và các chức năng của các phím đặc biệt.

- Biết tư thế ngồi làm việc, cách đặt tay đúng để có thể gõ 10 ngón.

- Hiểu và nắm được sự cần thiết của kỹ năng học gõ bàn phím bằng 10 ngón.

- Biết được gõ bàn phím bằng 10 ngón thì sẽ gõ nhanh và chính xác hơn. Do đó tiết kiệm được thời gian và công sức.

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ:
- Ổn định lớp.

- Gọi HS nhắc lại các hàng phím trên bàn phím.

- Gọi HS khởi động phần mềm Mario và nhắc lại cách đặt tay lên hàng phím cơ sở.

- Nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới: Chúng ta đã làm quen với máy tính đã khá lâu rồi, hôm nay chúng ta hãy ôn lại cách gõ các hàng phím trên bàn phím.
* Các hoạt động:

a. Hoạt động 1: Nhắc lại:
 - Các hàng phím trên bàn phím.

 - Cách đặt tay lên từng hàng phím.

b. Hoạt động 2: Thực hành: 
- Cho Hs khởi động phần mềm Mario để luyện tập gõ các hàng phím.

- Lưu ý: cách đặt tay lên các phím xem có đúng hay không; gõ phím chậm và chính xác không cần gõ nhanh.

- Quan sát thao tác của Hs để sửa chữa cho phù hợp.
	- HS ổn định trật tự.
- Trả lời.

- HS tự mở và thực hành.
- Nhận xét.

- Lắng nghe.

- Hs nhắc lại.

- Lắng nghe – thực hành.

- Lắng nghe.


          IV. Củng cố - dặn dò:

          - Nhận xét tiết học.

          - Cố gắng luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón thật tốt để chuẩn bị cho phần học gõ phím sắp tới.

          - Về nhà đọc trước bài  "Gõ từ đơn giản".


Tiết 3+4: TIN HỌC (4A)

Em tập gõ phím

Bài 13: Tại sao phải gõ 10 ngón? (t1+2).
< Soạn dạy như tiết 1+2 lớp 4B >

Buổi chiều:

Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2016

Tiết 1: TIN HỌC (3C)

Em tập soạn thảo

Bài 13: Ôn tập gõ phím (t1+2)
I. Mục đích:
- Giúp học sinh ôn lại quy tắc gõ các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím.
- Học sinh sử dụng thành thạo các thao tác khi giao tiếp với các phần mềm.
- Học sinh tích cực, hứng thú thực hành, nhận thức được tầm quan trọng trong việc sử dụng gõ bàn phím.
II. Chuẩn bị:
- GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.

- HS: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.

III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu cách gõ các phím ở hàng phím số?
2. Dạy bài mới:

a) Nhắc lại cách đặt tay trên bàn phím
 - Thảo luận nhóm:  Cách đặt tay trên bàn phím?

- Đánh giá.
+ Gõ các số điện thoại khẩn cấp, các ngày lễ trong năm( SGK T 50).
- Quan sát hướng dẫn học sinh gõ phím, gõ phím cách.
- Nhận xét tuyên dương học sinh gõ đúng, gõ nhanh

b) Tập gõ với phần mềm Mario

- Đàm thoại: Cách mở phần mềm Mario?

- Hướng dẫn học sinh chọn bài tập gõ các phím  ở hàng phím số.

- Đàm thoại: Cách chơi trò Mario, cách kết thúc bài tập gõ.

- Yêu cầu học sinh thực hành 

- Yêu cầu HS mở phần mềm Word, tập gõ 10 ngón không dấu bài T1 (SGK)

- Quan sát HS thực hành

- Sửa lỗi và uốn nắn HS

- GV khen gợi sự tiến bộ của HS

- Tiếp tục cho HS thực hành bài: Đầm sen

- Quan sát HS thực hành

- Sửa lỗi và uốn nắn HS.
- Nhận xét, đánh giá HS thực hành.
	- HS suy nghĩ trả lời.
- Thảo luận: Nhóm cử đại diện trình bày.
- Nhận xét.
- Gõ lại lỗi sai.
- So sánh kết quả với bạn.
- Nghe, tiếp thu, sửa chữa

- Đàm thoại: Nháy đúp chuột vào biểu tượng.
- Nghe, hiểu: Nháy chuột vào Lessons\ Add  Number/ nháy chuột vào khung tranh chọn bài tập gõ tương ứng.

- Đàm thoại: Gõ các phím xuất hiện trên 

đường đi của Mario

- Thoát: Nhấn phím ESC/ Menu/ Quit

- Thực hành

- HS nắm nội dung thực hành

- Thực hành trên Word

- Thực hành lại theo hướng dẫn

- Tự kiểm tra tốc độ gõ 10 ngón của mình và đánh giá sự tiến bộ

- Thực hành trên Word

- Thực hành lại theo hướng dẫn

- So sánh kết quả thực hành với bạn

- Nghe, hiểu, tiếp thu


IV. Củng cố - Dặn dò:

- Gọi học sinh nhắc lại kiến thức đã học.
- Nhận xét, đánh giá giờ học.

- Gõ các hàng phím đã học, gõ bài thơ, bài hát trên máy tính (nếu có).
- Tập gõ các bài thực hành trong SGK.

Tiết 3: THỦ CÔNG (3C)

Cắt, dán chữ H, U (t2)
I. MỤC TIÊU:

· Như tiết trước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Chữ mẫu H, U. Tranh quy trình. Thủ công, hồ dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động: (ổn định tổ chức).

2. Kiểm tra bài cũ:

· Giáo viên kiểm tra dụng cụ học tập giờ thủ công. 
3. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	     * Hoạt động 3. Thực hành.

     Mục tiêu: Như mục tiêu bài học.

     Cách tiến hành: 

     + GV yêu cầu học sinh nhắc lại và thực hiện các bước kẻ, cắt dán chữ H, U.

     + GV nhận xét và hệ thống lại các bước kẻ, cắt, dán chữ H, U theo tranh quy trình.

     + Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành.

     + Trong khi HS thực hành, GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm.

     + Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày.

     + Lớp và giáo viên nhận xét, đánh giá, bình chọn tổ (nhóm) thực hành đúng, nhanh, đẹp.

     + Tuyên dương.

     + Đánh giá, nhận xét.
     + Giáo viên cũng cần rút ra 1 số tồn tại để học sinh khắc phục.
	+ HS thực hành cắt, dán chữ H, U.

+ Học sinh nêu các bước:

bươc 1: kẻ chữ H, U.

bước 2: cắt chữ H, U.

bước 3: dán chữ H, U.

+ Học sinh quan sát tranh quy trình.

+ HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ H, U.

+ HS dán chữ cân đối và phẳng.
+ Mỗi HS sẽ trưng bày sản phẩm của tổ mình vào 1 tờ giấy lớn có trang trí.

+ Tổ nào xong trước lên dán trên bảng lớp.
- HS nghe, ghi nhớ và rút kinh nghiệm.


4. Củng cố & dặn dò:

+ Nhận xét tiết học, nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập kĩ năng thực hành của học sinh.
+ Dặn dò giờ học sau chuẩn bị giấy thủ công, kéo, hồ dán … để cắt dán chữ “V”.


Buổi sáng + chiều:

Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2016

<Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11>
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